Đề cương bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 + 5

Môn: Tiếng Việt

Năm học 2012- 2013

Người thực hiện: Nhóm cốt cán môn Tiếng Việt

I.Những kiến thức cần ghi nhớ:

1.Cấu tạo từ:            Từ phức                    Từ láy 


           Từ đơn       Từ ghép        T.G.P.L                 Láy âm đầu


                                                  T.G.T.H                         Láy vần

                                                                                       Láy âm và vần                                                                                        

2. Từ loại:                                    Danh từ (Cụm DT)              

                                                     Động từ (Cụm ĐT)                

                                                    Tính từ   (Cụm TT)          

                                                   Đại từ    (Đại từ xưng hô)      

                                                    Quan hệ từ

3. Nghĩa của từ (Các lớp từ):     

      Từ đồng nghĩa

                                     Từ trái nghĩa

                                      Từ đồng âm

                                      Từ nhiều nghĩa

4. Câu :                            Phân loại theo cấu tạo:                  Câu đơn

 Phân loại theo mục đích nói:                    Câu kể                      Câu ghép

                                                                    Câu hỏi

                                                                    Câu cảm

                                                                    Câu khiến

5.Các thành phần của câu:

  Chủ ngữ        Vị ngữ        Trạng ngữ       Định ngữ*       Bổ ngữ*     Hô ngữ* 

6.Liên kết câu             :                    Lặp từ ngữ

                                                         Thay thế từ ngữ

                                                         Dùng từ ngữ để nối

7.Cách nối các vế câu ghép :       Nối trực tiếp (dấu câu: phÈy,chÊm phÈy,hai chÊm)

                                                Dùng từ nối:             Nối bằng quan hệ từ


                                                                                Nối bằng cặp từ hô ứng

II.Nội dung bồi dưỡng:

1.  Cấu tạo từ:

1.1.Từ đơn

a. Khái niệm:   Từ đơn là từ do 1 tiếng có nghĩa tạo thành.

 -Ví dụ : Tôi/ đi/ học. (3 từ đơn)

b. Nhận biết từ đơn:

   + Từ đơn có nghĩa từ vựng: bàn, ghế, bút, ăn, đi, học, đẹp,....

   + Từ đơn có nghĩa ngữ pháp: và, với, cùng, hay, hoặc, vì, do, bởi, tại, mà, của, đã, đang, sẽ, hãy, đừng, chớ, không chưa, chẳng, cũng, vẫn, cứ còn,....

   + Từ đơn có nghĩa tình thái (biểu cảm): ôi, ồ, ối, ái, µ, ­, nhỉ, nhé, cơ, nào, ¹,...

   + Từ đơn có khả năng biểu thị âm thanh: đùng, đoàng, cạch,...

1.2.Từ ghép: 

a. Khái niệm:    Là từ do 2 hoặc hơn hai tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa kết hợp với nhau tạo thành.

   * Quan hệ giữa các tiếng trong từ ghép là quan hệ về  nghĩa.

   - Thường các tiếng trong từ ghép đều có nghĩa: nhà cửa, xe đạp,...

   - Một số từ ghép trong đó có các tiếng mang nghĩa không rõ ràng: đỏ au, xanh ngắt,...

   - Một số từ ghép trong đó có tiếng không còn rõ nghĩa: tre pheo, gà qué,...

* Nghĩa của từ ghép có “tính chất mới”: Nghĩa của từ ghép không phải phép cộng đơn thuần giữa các tiếng cấu thành, mà nó có khả năng gọi tên sự vật, hiện tượng mới, biểu thị khái niệm mới.

   - VD: đất nước – tính chất mới chỉ Tổ quốc, quốc gia,

             ruột thịt – chỉ quan hệ gần gũi giữa những người cùng huyết thống.

             nhà đá - chỉ nhà tù.

b. Phân loại: Có hai kiểu từ ghép:

    - Từ ghép có nghĩa phân loại: (từ ghép phân nghĩa, từ ghép chính phụ): Là từ ghép, trong đó các tiếng có vai trò không ngang bằng nhau: có tiếng chính, tiếng phụ. Tiếng chính đứng trước chỉ loại sự vật chung, tiếng phụ đứng sau có tác dụng phân chia loại sự vật lớn đó thành những loại sự vật nhỏ hơn.

      - VD: hạt thóc, hạt ngô,...

    - Từ ghép có nghĩa tổng hợp (ghép đẳng lập, ghép hợp nghĩa, ghép song song): Là từ ghép, trong đó các tiếng có vai trò ngang bằng nhau : không có tiếng chính, không có tiếng phụ. Nghĩa của từ ghép tổng hợp rộng hơn nghĩa của từng tiếng.

   - VD : buồn vui, tươi sáng, mua bán, trông nom, đi đứng,...

   - VD: ông cha: chỉ chung những người thuộc thế hệ đi trước.

 * Chú ý: + Có những trường hợp nghĩa của từ ghép có nghĩa tổng hợp ngang bằng với nghĩa của một tiếng trong từ.

   - VD: ăn ở không tốt. (ăn ở = ở)

   - VD: ăn mặc luộm thuộm (ăn mặc = mặc)

          + Các tiếng trong từ ghép thường cùng loại: DT-DT, ĐT - ĐT, TT - TT.

c. Phân biệt từ ghép hay kết hợp hai từ đơn:

   Muốn xét một tổ hợp nào đó là một từ ghép hay kết hợp hai từ đơn, ta xét về hai phương diện: về nghĩa và về kết cấu:

   + Về nghĩa: - Nếu tổ hợp ấy gọi tên, định danh một sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan, biểu đạt một khái niệm (về sự vật, hiện tượng) ,… thì tổ hợp đấy là một từ ghép.

   - Ngược lại, nếu tổ hợp ấy gọi tên, định danh nhiều sự vật, hiện tượng, biểu đạt nhiều khái niệm (về sự vật, hiện tượng),… thì tổ hợp ấy là sự kết hợp của nhiều từ đơn.

   + Về kết cấu: 

   *Cách 1: Dùng thao tác chêm, xen:

    - Nếu quan hệ giữa các yếu tố trong tổ hợp mà lỏng lẻo, dễ tách rời, có thể “chêm, xen” một yếu tố khác từ bên ngoài vào mà nghĩa của tổ hợp ấy về cơ bản không thay đổi,… thì tổ hợp ấy là hai từ đơn.

   - VD: Xác định những tổ hợp từ sau đây là 1 từ ghép hay hai từ đơn?


- tung cánh, chuồn chuồn nước, lướt nhanh, mặt hồ,…
   * Cách 2: Xét xem trong kết hợp đó có yếu tố nào đã chuyển nghĩa hay mờ gốc không.

   - VD: bánh dày (tên một loại bánh); áo dài (tên một loại áo) đều là kết hợp của một từ đơn vì các yếu tố dày và dài đã mờ nghĩa, chỉ còn tên gọi của một loại bánh, một loại áo, chúng kết hợp chặt chẽ với các tiếng đứng trước nó để tạo thành từ.

   * Cách 3: Xét xem tổ hợp ấy có nằm trong thế đối lập không, nếu có thì đấy là kết hợp của 2 từ đơn.

   - VD:   - VD: Xác định những tổ hợp từ sau đây là 1 từ ghép hay hai từ đơn?


xoè ra, rủ xuống, chạy đi, bò ra,…
   * Chú ý: + Khả năng dùng 1 yếu tố thay cho cả tổ hợp cũng là cách để chúng ta xác định tư cách từ.

   - VD: cánh én (chỉ con chim én); tay người (chỉ con người).

                   + Có những tổ hợp mang tính chất trung gian, nghĩa của nó mang đặc điểm của cả hai loại (từ phức và 2 từ đơn). Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà ta có kết luận nó thuộc loại nào.

1.3.Từ láy: 

a. Khái niệm: Là từ do 2 hoặc hơn hai tiếng có quan hệ với nhau về âm thanh tạo thành. Trong từ láy thường một tiếng có nghĩa và một tiếng không có nghĩa.

    Nghĩa của từ láy có sắc thái khác với nghĩa của tiếng gốc.

   - VD: lạnh: lạnh lùng, lạnh lẽo,….

            Nhỏ: nhỏ nhoi, nhỏ nhắn, nhỏ nhẻ, nhỏ nhoi, …
b. Phân loại: 3 kiểu: Láy âm đầu, láy vần, láy cả âm đầu và vần,…(dạng láy: láy đôi, láy ba, láy tư)

   c. Nghĩa của từ láy: Rất phong phú, cũng như từ ghép, chúng có cả nghĩa khái quát, tổng hợp và phân loại

   - VD: làm lông, chim chóc, máy móc,… (nghĩa tổng hợp); nhỏ nhen, nhỏ nhắn, xấu xa, xấu xí,… (nghĩa phân loại)

   Tuy nhiên ở Tiểu học thường đề cập đến mấy dạng cơ bản sau:

   + Diễn tả sự giảm nhẹ của tính chất: (so với nghĩa của từ hay tiếng gốc).

   - VD: đo đỏ < đỏ;  nhè nhẹ < nhẹ.

   + Diễn tả sự tăng lên, mạnh lên của tính chất: 

   - VD: cỏn còn con > con ; sạch sành sanh > sạch.

   + Diễn tả sự lặp đi lặp lại các động tác, khiến cho từ láy có giá trị gợi hình cụ thể.

   - VD: gật gật, rung rung, cười cười nói nói,…
   + Diễn tả sự đứt đoạn, không liên tục nhưng tuần hoàn (lúc ẩn, lúc hiện):

   - VD: lấp ló, lập loè, bập bùng, nhấp nhô, phập phồng,…
   + Diễn tả tính chất đạt đến mức độ chuẩn mực, không thể chê được:

   - VD: nhỏ nhắn, xinh xắn, tươi tắn, ngay ngắn, vuông vắn, tròn trặn,…
d. Cách phân biệt từ ghép và từ láy dễ lẫn:   
   + Nếu các tiếng trong từ có quan hệ về nghĩa và quan hệ về âm (âm thanh) thì ta xếp vào nhóm từ ghép:.

   - VD: thúng mủng, tươi tốt, đi đứng, mặt mũi, phẳng lặng, mơ mộng, phương hướng,….

   + Nếu các từ chỉ còn một tiếng có nghĩa, một tiếng đã mất nghĩa nhưng hai tiếng có quan hệ về âm thì ta xếp vào nhóm từ láy.

· VD: chim chóc, thịt thà, … 

*Những từ sau là từ ghép hay từ láy?


- mơ màng,  lanh lợi, êm đềm, âu sầu, ủ rũ.


- đền đài, gậy gộc, mưa móc, thuốc thang, chùa chiền, hỏi han, ngặt nghèo, vung vẩy, nhảy nhót,…
  +  Có những từ không xác định được tiếng gốc nhưng có quan hệ về âm thì xếp vào nhóm từ láy.

   - VD:  lững thững, thướt tha, đủng đỉnh, nhí nhảnh, bâng khuâng, lác đác, dí dám,… 

   + Các từ có một tiếng có nghĩa, một tiếng không có nghĩa (hoặc không xác định được tiếng gốc) nhưng các tiếng trong từ được biểu hiện chữ viết không có phụ âm đầu thì cũng xếp vào nhóm từ láy (khuyết phụ âm đầu):

   - VD: Những từ xác định được tiếng gốc: ồn ào, ồn ·, ầm ĩ, ấm áp, im ắng, ao ước, yếu ớt, êm ái, ép uổng, ế ẩm, óng ả, ốm o, …
   - VD: Những từ không xác định được tiếng gốc: ấp úng, ẽo ợt, oái oăm, óc ách, án ẻn, õng ẹo, ậm oẹ, inh ỏi,…
   + Các từ thường có một tiếng có nghĩa, một tiếng không có nghĩa, có phụ âm đầu được ghi bằng những con chữ khác nhau nhưng có cùng cách đọc (c/k/q; ng/ngh; g/gh) cũng được xếp vào nhóm từ láy.

   - VD: cuống quýt, cũ kĩ, cập kênh, ngốc nghếch, gồ ghề, cồng kềnh, cáu kỉnh, kém cỏi, kèn cùa, kề cà, quanh co,…
   *Lưu ý: + Trong thực tế, có rất nhiều từ ghép (gốc Hán) có hình thức ngữ âm giống từ láy: 

   -VD: bình minh, cần mẫn, tham lam, bảo bối, ban bố, căn cơ, hoan hỉ, chuyên chính, chính chuyên, chân chất, chân chính, háo hạng, khắc khổ, thành thực,…
    +Ngoài ra, những từ không có cả quan hệ về âm và nghĩa (từ thuần Việt) như: tắc kè, bồ hãng, bồ kết, bù nhìn, ễnh ương, mồ hôi,…hay các từ vay mượn như: mì chính, cà phê, mít tinh,…chúng ta không nên đưa vào các bài thi (Nếu học sinh hỏi thì giải thích đây là loại từ ghép đặc biệt, các em sẽ học sau).

2. Từ loại:

2.1. Danh từ:

2.1.1 Nội dung kiến thức

 a)Danh từ (DT ): DT là những từ chỉ sự vật ( người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị )
V.D : DT chỉ hiện tượng : mưa, nắng , sấm, chớp,...

 - DT chỉ khái niệm : đạo đức, người, kinh nghiệm, cách mạng,...
 - DT chỉ đơn vị :  Ông, vị (vị giám đốc ),cô (cô Tấm) ,cái, bức, tấm, ; mét, lít, ki-lô-gam,... ;nắm, mớ, đàn,...
      Khi phân loại DT tiếng Việt, trước hết , người ta phân chia thành 2 loại : DT riêng và DT chung .

      - Danh từ riêng : là tên riêng của một sự vật ( tên người, tên địa phương, tên địa danh,.. )

     - Danh từ chung : là tên của một loại sự vật (dùng để gọi chung cho một loại sự vật ). DT chung có thể chia thành 2 loại 

+ DT cụ thể : là DT chỉ sự vật mà ta có thể cảm nhận được bằng các giác quan (sách, vở, gió ,mưa,...).
+ DT trừu tượng : là các DT chỉ sự vật mà ta không cảm nhận được bằng các giác quan ( cách mạng, tinh thần, ý nghĩa,... )

      Các DT chỉ hiện tượng, chỉ khái niệm, chỉ đơn vị được giảng dạy trong chương trình SGK lớp 4 chính là các loại nhỏ của DT chung.

      + DT chỉ hiện tượng :      Hiện tượng là cái xảy ra trong không gian và thời gian mà con người có thể nhận thấy, nhận biết được. Có hiện tượng tự nhiên như : mưa , nắng, sấm, chớp, động đất,... và hiện tượng xã hội như : chiến tranh, đói nghèo, áp bức,...DT chỉ hiện tượng là DT biểu thị các hiện tượng tự nhiên ( cơn mưa, ánh nắng, tia chớp,...) và hiện tượng xã hội (cuộc chiến tranh, sự đói nghèo,...) nói trên.

      + DT chỉ khái niệm :       Chính là loại DT có ý nghĩa trừu tượng ( DT trừu tượng- đã nêu ở trên). Đây là loại DT không chỉ vật thể, các chất liệu hay các đơn vị sự vật cụ thể ,mà biểu thị các khái niệm trừu tượng như : tư tưởng, đạo đức, khả năng, tính nết, thói quen, quan hệ, thái độ,cuộc sống, ý thức , tinh thần, mục đích, phương châm,chủ trương, biện pháp, ý kiến, cảm tưởng, niềm vui, nỗi buồn, tình yêu, tình bạn,...Các khái niệm này chỉ tồn tại trong nhận thức, trong ý thức của con người, không “vật chất hoá”, cụ thể hoá được. Nói cách khác, các khái niệm này không có hình thù, không cảm nhận trực tiếp được bằng các giác quan như mắt nhìn, tai nghe,...

      + DT chỉ đơn vị :      Hiểu theo nghĩa rộng, DT chỉ đơn vị là những từ chỉ đơn vị các sự vật. Căn cứ vào đặc trưng ngữ nghĩa , vào phạm vi sử dụng, có thể chia DT chỉ đơn vị thành các loại nhỏ như sau :

- DT chỉ đơn vị tự nhiên : Các DT này chỉ rõ loại sự vật, nên còn được gọi là DT chỉ loại. Đó là các từ : con, cái , chiếc; cục, mẩu, miếng; ngôi, tấm , bức; tờ, quyển, cây, hạt, giọt, hòn ,sợi,...

- DT chỉ đơn vị đo lường : Các DT này dùng để tính đếm, đo đếm các sự vật, vật liệu, chất liệu,...VD : lạng, cân, yến, tạ, mét thước, lít sải, gang,...
- DT chỉ đơn vị tập thể : Dùng để tính đếm các sự vật tồn tại dưới dạng tập thể , tổ hợp. Đó là các từ :bộ, đôi, cặp, bọn, tụi, đàn,dãy, bó,...
- DT chỉ đơn vị thời gian:Các từ như: giây, phút , giờ, tuần, tháng,mùa vụ, buæi,...

- DT chỉ đơn vị hành chính, tổ chức:xóm, thôn, xã, huyện, nước,nhóm, tổ, lớp , trường,tiểu đội, ban, ngành,...

*Cụm DT: - DT có thể kết hợp với các từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ chỉ định ở phía sau và một số từ ngữ khác để lập thành cụm DT. Cụm DT là loại tổ hợp từ do DT và một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

      Trong cụm DT, các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho DT các ý nghĩa về số và lượng. Các phụ ngữ ở phần sau nêu lên đặc điểm của sự vật mà DT biểu thị hoặc xác định vị trí của sự vật ấy trong gian hay thời gian.

2.1. 2: Dạng bài tập:

- Xác định các danh từ có trong đoạn văn, khổ thơ, câu văn... 

- Tạo các ĐT, TT sau thành DT

- Từ ..... trong câu sau thuộc từ loại nào?

2.2. Động từ:

a, Nội dung kiến thức

Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của người và sự vật.

*Lưu ý khắc sâu cho học sinh các loại động từ:

         + Các động từ chỉ tác động: xây, đập, đọc, may…..

         + Các động từ chỉ trạng thái tâm lý hoÆc nhận thức: yêu, ghét, kính trọng, thích, hiểu,  biết…….

         + Các động từ chỉ hoạt động cho hoặc nhận: cho, biếu, tặng, mượn, lấy, nhận….

         + Các động từ chỉ hoạt động sai khiến: sai, bắt, bảo, giúp, khuyên, rủ…..

         + Các động từ chỉ hoạt động suy nghĩ, nói năng, nhận thức: tưởng (tưởng mẹ biết), biết (biết bạn đến), xem (xem văn nghệ), thấy…

          + Chỉ tư thế của người, vật: ngồi, đứng, nằm, đi, chạy, nhảy, bò, bơi, bước,..

          + Chỉ trạng thái của cơ thể: sống, chết, ngủ, thức, cười, khóc, im lặng,…

          + Chỉ trạng thái tình cảm, tâm lý: buồn, vui, mừng, phấn khởi, lo lắng, yên tâm, sợ sệt, hồi hộp, băn khoăn,xóc  động, ngạc nhiên, đau đớn, rụng rời, hít hải, nôn nóng, lưỡng lự….
· Động từ tình thái: là động từ đặc biệt: Không thể, có thể, cần, nên, phải, mong, muốn, định dám, bị, được, phải, chịu.

Cách xác định động từ: Kết hợp với các phụ từ: hãy, đừng, chớ

*Mấy lưu ý về ĐT chỉ trạng thái :

      - Đặc điểm ngữ pháp nổi bật nhất của ĐT chỉ trạng thái là : nếu như ĐT chỉ hoạt động, hành động có thể kết hợp với từ xong ở phía sau (ăn xong, đọc xong ,...) thì ĐT chỉ trạng thái không kết hợp với xong ở phía sau (không nói : còn xong, hết xong, kính trọng xong, ...). Trong TV có một số loại ĐT chỉ trạng thái sau :

+   ĐT chỉ trạng thái tồn tại (hoặc trạng thái không tồn tại) :còn,hết,có,...
+   ĐT chỉ trạng thái biến hoá : thành, hoá,...

+   ĐT chỉ trạng thái tiếp thụ : được, bị, phải, chịu,...
+   ĐT chỉ trạng thái so sánh : bằng, thua, hơn, là,...
     - Một số “nội ĐT” sau đây cũng được coi là ĐT chỉ trạng thái : nằm, ngồi, ngủ, thức, nghỉ ngơi, suy nghĩ, đi ,đứng , lăn, lê, vui, buồn , hồi hộp, băn khoăn, lo lắng,...Các từ này có một số đặc điểm sau :

       + Một số từ vừa được coi là ĐT chỉ hành động, lại vừa được coi là ĐT chỉ trạng thái.

       + Một số từ chuyển nghĩa thì được coi là ĐT chỉ trạng thái (trạng thái tồn tại ). 

      VD :    Bác đã đi rồi sao Bác ơi ! (Tố Hữu )

                  Anh ấy đứng tuổi rồi .

       + Một số từ mang đặc điểm ngữ pháp của TT ( kết hợp được với các từ chỉ mức độ)

     - Các ‘ngoại ĐT” sau đây cũng được coi là ĐT chỉ trạng thái ( trạng thái tâm lí ) : yêu, ghét , kính trọng, chán, thèm,, hiểu,...Các từ này mang đặc điểm ngữ pháp của TT, có tính chất trung gian giữa ĐT và TT.

      - Có một số ĐT chỉ hành động dược sử dụng như một ĐT chỉ trạng thái. 

         VD :    Trên tường treo một bức tranh.

                     Dưới gốc cây có buộc một con ngựa .

      - ĐT chỉ trạng thái mang một số đặc điểm về ngữ pháp và ngữ nghĩa giống như TT. Vì vậy, chúng có thể làm vị ngữ trong câu kể : Ai thế nào ?
*Cụm ĐT:- ĐT thường kết hợp với các phụ từ mệnh lệnh (ở phía trước )và một số từ ngữ khác để tạo thành cụm ĐT .Cụm ĐT là loại tổ hợp từ do ĐT với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Nhiều ĐT phải có các từ ngữ phụ thuộc đi kèm, tạo thành cụm ĐT mới trọn nghĩa.

      Trong cụm ĐT, các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho ĐT các ý nghĩa: quan hệ thời gian; sự tiếp diễn tương tự ;sự khuyến khích hoặc ngăn cản hành động; sự khẳng định hoặc phủ định hành động,...Các phụ ngữ ở phần sau bổ sung cho ĐT các chi tiết về đối tượng, hướng, địa điểm, thời gian, mục đích, nguyên nhân, phương tiện và cách thức hành động.

b, Các dạng bài tập: 

- Xác định các động từ có trong đoạn văn, khổ thơ, câu văn... 

- Tạo các TT sau thành §T

- Từ ..... trong câu sau thuộc từ loại nào?
2.3. Tính từ:

a, Nội dung kiến thức

- Nêu khái niệm tính từ TT là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của vật, hoạt động, trạng thái,...

*Có 2 loại TT đáng chú ý là :

- TT chỉ tính chất chung không có mức độ ( xanh, tím, sâu, vắng,... )

          - TT chỉ tính chất có xác định mức độ ( mức độ cao nhất ) (xanh lè, tím ngắt, sâu hoắm, vắng tanh,...)
- Cung cấp cho học sinh cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất:

+ Tạo ra các từ láy hoặc từ ghép từ các tính từ đã cho.

VD: trắng: trắng tinh, trăng trắng…..

- tím: tím thẫm, tím ngắt, tim tím….

+ Thêm các từ rất, quá, lắm….vào trước hoặc sau tính từ đã cho.

VD: trắng: rất trắng, quá trắng, khá trắng, trắng lắm….

- xinh: rất xinh, khá xinh, xinh xắn…
+ Tạo ra phép so sánh.

VD: chậm: chậm như sên

- đen; đen như cột nhà cháy

- đỏ: đỏ như son…
b, Phân biệt từ chỉ đặc điểm, từ chỉ tính chất, từ chỉ trạng thái :

      - Từ chỉ đặc điểm :Đặc điểm là nét riêng biệt, là vẻ riêng của một một sự vật nào đó ( có thể là người, con vật, đồ vât, cây cối,...). Đặc điểm của một vật chủ yếu là đặc điểm bên ngoài (ngoại hình ) mà ta có thể nhận biết trực tiếp qua mắt nhìn, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi,... Đó là các nét riêng , vẻ riêng về màu sắc , hình khối, hình dáng, âm thanh,...của sự vật . Đặc điểm của một vật cũng có thể là đặc điểm bên trong mà qua quan sát,suy luận, khái quát,...ta mới có thể nhận biết được. Đó là các đặc điểm về tính tình, tâm lí, tính cách của một người, độ bền, giá trị của một đồ vật...

Từ chỉ đặc điểm là từ biểu thị các đặc điểm của sự vật, hiện tượng như đã nêu ở trên.

     VD : + Từ chỉ đặc điểm bên ngoài : Cao, thấp, rộng , hẹp, xanh, đỏ,...
              + Từ chỉ đặc điểm bên trong : tốt ,ngoan, chăm chỉ, bền bỉ,...
      - Từ chỉ tính chất :Tính chất cũng là đặc điểm riêng của sự vật, hiện tượng (bao gồm cả những hiện tượng xã hội, những hiện tượng trong cuộc sống,...), nhưng thiên về đặc điểm bên trong, ta không quan sát trực tiếp được, mà phải qua quá trình quan sát, suy luận, phân tích , tổng hợp ta mới có thể nhân biết được. Do đó , từ chỉ tính chất cũng là từ biểu thị những đặc điểm bên trong của sự vật, hiện tượng.

     VD : Tốt, xấu, ngoan, hư, nặng ,nhẹ, sâu sắc, nông cạn, suôn sẻ, hiệu quả, thiết thực,...

Như vậy, đối với HS tiểu học, khi phân biệt ( một cách tương đối) từ chỉ đặc điểm và từ chỉ tính chất, GV có thể tạm thời cho rằng : Từ chỉ đặc điểm thiên về nêu các đặc điểm bên ngoài , còn từ chỉ tính chất thiên về nêu các đặc điểm bên trong của sự vật, hiện tượng. Một quy ước mang tính sư phạm như vậy được coi là hợp lí và giúp HS tránh được những thắc mắc không cần thiết trong quá trình học tập.

      - Từ chỉ trạng thái :Trạng thái là tình trạng của một sự vật hoặc một con người, tồn tại trong một thời gian nào đó. Từ chỉ trạng thái là từ chỉ trạng thái tồn tại của sự vật, hiện tượng trong thực tế khách quan.

    VD :      Trời đang đứng gió .

                  Người bệnh đang hôn mê.

                  Cảnh vật yên tĩnh quá.

                  Mặt trời toả ánh nắng rực rỡ.

Xét về mặt từ loại, từ chỉ trạng thái có thể là ĐT, có thể là TT hoặc mang đặc điểm của cả ĐT và TT ( từ trung gian ), song theo như định hướng trong nội dung chương trình SGK, ở cấp tiểu học , chúng ta thống nhất chỉ xếp chúng vào nhóm ĐT để HS dễ phân biệt.

*Cụm TT: Tính từ có thể kết hợp với các từ chỉ mức độ như : rất, hơi, lắm , quá, cực kì, vô cùng,... để tạo tạo thành cụm tính từ ( khả năng kết hợp với các phụ từ mệnh lệnh ( như ĐT ) ngay trước nó là rất hạn chế )

       Trong cụm TT, các phụ ngữ ở phần trước có thể biểu thị quan hệ thời gian; sự tiếp diễn tương tự, mức độ của đặc điểm, tính chất, sự khẳng định hay phủ định.Các phụ ngữ ở phần sau có thể biểu thị vị trí, sự so sánh, mức độ, phạm vi hay nguyên nhân của đặc điểm, tính chất.

2.4. Cách phân biệt các DT, ĐT,TT dễ lẫn  :

      Để phân biệt các DT, ĐT,TT dễ lẫn lộn, ta thường dùng các phép liên kết ( kết hợp ) với các phụ từ.

*Danh từ :      - Có khả năng kết hợp với các từ chỉ số lượng như : mọi, một, hai, ba, những, các,... ở phía trước ( những tình cảm, những khái niệm, những lúc, những nỗi đau,...)

      - DT kết hợp được với các từ chỉ định : này, kia, ấy, nọ ,đó,... ở phía sau ( hôm ấy, trận đấu này, tư tưởng đó,... )

      - DT có khả năng tạo câu hỏi với từ nghi vấn “ nào” đi sau ( lợi ích nào ? chỗ nào? khi nào?...)

      - Các ĐT và TT đi kèm : sự, cuộc, nỗi, niềm, cái, mùi, vị, ...... ở phía trước thì tạo thành một DT mới ( sự hi sinh, cuộc đấu tranh, nỗi nhớ, niềm vui,...)

      - Chức năng ngữ pháp thay đổi cũng cũng dẫn đến sự thay đổi về thể loại:

V.D: Sạch sẽ là mẹ sức khoẻ. ( sạch sẽ (TT) đã trở thành DT )

* Động từ :      - Có khả năng kết hợp với các phụ từ mệnh lệnh : hãy , đừng , chớ,... ở phía trước ( hãy nhớ, đừng băn khoăn, chớ hồi hộp,...)

      - Có thể tạo câu hỏi bằng cách đặt sau chúng từ bao giờ hoặc bao lâu (TT không có khả năng này ) (đến bao giờ? chờ bao lâu?...)

*Tính từ :      - Có khả năng kết hợp được với các từ chỉ mức độ như : rất , hơi, lắm, quá, cực kì, vô cùng,... (rất tốt, đẹp lắm,...)

* Lưu ý : Các ĐT chỉ cảm xúc ( trạng thái ) như : yêu, ghét, xúc động,... cũng kết hợp được với các từ :rất, hơi, lắm,.... Vì vậy,khi còn băn khoăn một từ nào đó là ĐT hay TT thì nên cho thử kết hợp với hãy, đừng , chớ,...Nếu kết hợp được thì đó là ĐT hoặc phải đặt trong văn cảnh.

2.4. Đại từ:


* Đại từ là từ dùng để xưng hô hay để thay thế DT, ĐT, TT (hoặc cụm DT, cụm ĐT, cụm TT ) trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy.

     * Đại từ dùng để xưng hô (đại từ xưng hô , đại từ xưng hô điển hình ) : Là từ được người nói dùng để tự chỉ mình hay chỉ người khác khi giao tiếp .

Đại từ xưng hô thể hiện ở 3 ngôi :

      - Đại từ chỉ ngôi thứ nhất ( chỉ người nói ) : tôi, ta, tớ, chúng tôi, chúng ta,...

      - Đại từ chỉ ngôi thứ hai ( chỉ người nghe ) : mày, cậu, các cậu, ...

      - Đại từ chỉ ngôi thứ ba ( người được 2 người ở ngôi thứ nhất và thứ 2 nói tới) : họ, nó, hắn, bọn họ, chúng nó,...

      * Đại từ dùng để hỏi : ai ? gì? nào? bao nhiêu ?...
      * Đại từ dùng để thay thế từ ngữ đã dùng cho khỏi lặp : vậy, thế .

 Lưu ý :   Đại từ có khả năng thay thế cho từ loại nào thì có thể giữ những chức vụ giống như từ loại ấy. 

Cụ thể :      - Các đại từ xưng hô có khả năng thay thế DT đo đó chúng có thể có chức vụ trong câu như DT.

      - Các đại từ vậy, thế có khả năng thay thế ĐT, TT do đó chúng có thể có chức vụ trong câu như ĐT, TT.

      - Bên cạnh các đại từ xưng hô chuyên dùng, Tiếng Việt còn sử dụng nhiều DT làm  từ xưng hô (gọi là DT chỉ người lâm thời làm đại từ xưng hô). Đó là các DT : 

+ Chỉ quan hệ gia đình-thân thuộc : ông, bà,anh, chị, em, con ,cháu,...

+ Chỉ một số chức vụ - nghề nghiệp đặc biệt :chủ tịch, thứ trưởng, bộ trưởng, thầy, bác sĩ, luật sư,...

      Để biết khi nào một từ là DT chỉ quan hệ gia đình- thân thuộc, DT chỉ chức vụ- nghề nghiệp và  khi nào nó được dùng như DT chỉ đơn vị hoặc khi nào nó là đại từ xưng hô , ta cần dựa vào hoàn cảnh sử dụng cụ thể của nó. 

V.D1: Cô của em dạy Tiếng Anh ( Cô là DT chỉ quan hệ gia đình- thân thuộc )

V.D2 : Cô Hoa luôn giúp đỡ mọi người ( Cô là DT chỉ đơn vị ).

V.D3 : Cháu chào cô ạ ! ( cô là đại từ xưng hô )

2.5. Quan hệ từ:

- QHT là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau.

      - Các QHT thường dùng là : và, với, hay, hoặc, nhưng ,mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về,...

      - Nhiều khi, từ ngữ trong câu được nối với nhau bằng 1 cặp QHT. Các cặp QHT thường dùng là :

+ Vì...nên...; Do...nên...; Nhờ ...nên... ( biểu thị quan hệ nguyên nhân- kết quả ).

+ Nếu ...thì..; Hễ... thì...(biểu thị quan hệ giả thiết, điều kiện - kết quả ).

+ Tuy ...nhưng...; Mặc dù... nhưng... (biểu thị quan hệ tương phản, nhượng bộ, đối lập ).

+ Không những... mà còn...; Không chỉ... mà còn... (biểu thị quan hệ tăng tiến ).

2.6.Dạng bài tập:

- Tìm danh từ động từ tính từ trong đoạn văn, câu thơ….

- Tìm từ láy có nghĩa mạnh, từ láy có nghĩa giảm nhẹ so với từ gốc.

- Từ…. trong câu sau thuộc từ loại nào?

- Dòng nào chỉ gồm những từ láy hoặc từ ghép….

- Xác định đại từ trong khổ thơ, câu, đoạn, trong giao tiếp.

- Thay thế đại từ phù hợp trong đoạn văn, thơ sau…
- Tìm quan hệ từ trong các câu thơ, văn..

- Xác định quan hệ từ trong câu sau…
- Điền vào chỗ chấm quan hệ từ phù hợp…
- Chỉ ra DT,TT,ĐT, QHT trong câu văn sau:

3. Nghĩa của từ (Các lớp từ): 

3.1.Từ đồng nghĩa ( TĐN ): 

a) Ghi nhớ :

    * TĐN là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau . Có thể chia TĐN thành 2 loại :

- TĐN hoàn toàn (đồng nghĩa tuyệt đối ) : Là những từ có nghĩa hoàn toàn giống nhau, được dùng như nhau và có thể thay thế cho nhau trong lời nói.

V.D :      xe lửa = tàu hoả 

               con lợn = con heo

- TĐN không hoàn toàn (đồng nghĩa tương đối , đồng nghĩa khác sắc thái ) : Là các từ tuy cùng nghĩa nhưng vẫn khác nhau phần nào sắc thái biểu cảm ( biểu thị cảm xúc , thái độ ) hoặc cách thức hành động. Khi dùng những từ này,ta phải cân nhắc lựa chọn cho phù hợp .

V.D: Biểu thị mức độ,trạng thái khác nhau : cuồn cuộn, lăn tăn, nhấp nhô,...( chỉ trạng thái chuyển động, vận động của sóng nước ) 

+ Cuồn cuộn : hết lớp sóng này đến lớp sóng khác, dồn dập và mạnh mẽ.

+ Lăn tăn : chỉ các gợn sóng nhỏ, đều, chen sát nhau trên bề mặt.

+ Nhấp nhô : chỉ các đợt sóng nhỏ nhô lên cao hơn so với xung quanh.

3.2.Từ trái nghĩa 

a) Ghi nhớ :

      - Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.

      - Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật những sự vật, sự việc, hoạt động, trạng thái,.... đối lập nhau.

*Lưu ý : Một từ có thể có nhiều từ trái nghĩa với nó, tuỳ theo từng lời nói hoặc câu văn khác nhau.

      Sự đối lập về nghĩa phải đặt trên một cơ sở chung nào đó.

VD : Với từ  “nhạt” :

· (muối) nhạt     > <  mặn    : cơ sở chung là “độ mặn”

· (đường ) nhạt   > < ngọt : cơ sở chung là “độ ngọt”

· (tình cảm) nhạt > < đằm thắm : cơ sở chung là “mức độ tình cảm”

· (màu áo) nhạt   > < đậm   : cơ sở chung là “màu sắc”.

3.3. Từ ®ång âm 

a) Ghi nhớ :

      Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa

Ví dụ1: Tôi vừa câu cá, vừa đọc một câu thơ.

                      (1)                           (2)

 “ câu” (1): động từ  chỉ hoạt động.

 “ câu” (2): danh từ chỉ đơn vị của lời nói.

b. Nhận biết từ đồng âm

   - Dựa vào ngữ cảnh ( các từ cùng đi với nó trong câu) hướng dẫn học sinh dựa vào nội dung của câu văn, câu thơ trong đó có chứa từ đồng âm để nhận biết, xác định nghĩa của từ đồng âm.

c. Cấu tạo của từ đồng âm.

    - Chủ yếu là từ đơn.

    - Có một số ít từ phức

* Ví dụ: - đường kính ( đường trắng)

              -  đường kính (đoạn thẳng đi qua tâm nối 2 điểm của đường tròn.)

* Những từ phiên âm giống nhau nhưng viết khác nhau cũng là đồng âm. 

   VD: - dữ (hung dữ) - giữ (trẻ); 

           - dày (dày mỏng) - giày (giày dép)

           - dây (sợi dây) - giây (phút).

      - Dùng từ đồng âm để chơi chữ : Là dựa vào hiện tượng đồng âm, tạo ra những câu nói có nhiều nghĩa, gây những bất ngờ thú vị cho người đọc, người nghe.

3.4.Từ nhiều nghĩa: 

a. Định nghĩa:

  Một từ nhưng có thể gọi tên nhiều sự vật, hiện tượng, biểu thị nhiều khái niệm về sự vật, hiện tượng trong thực tế khách quan được gọi là từ nhiều nghĩa.

 ( Các nghĩa trong từ nhiều nghĩa có mỗi quan hệ chặt chẽ với nhau).

b. Ví dụ: Tìm các nghĩa khác nhau của từ ăn?

* Có những từ nhiều nghĩa biểu thị nhiều phạm vi sự vật, hiện tượng.

Ví dụ: Nghĩa của từ “ chín”:

- quả chín: đến thời kì phát triển cao.

- cơm chín: nấu thức ăn đến lúc ăn được.

- vá chín: vá có dùng lửa.

- nghĩ chín: suy nghĩ kĩ càng.

- tài năng chín: thành thục.

- tình hình xung đột đã chín rồi: biểu thị cao độ cần giải quyết.

- ngượng chín cả người: hổ thẹn cao độ.

* Có những từ nhiều nghĩa biểu thị nhiều khái niệm về sự vật, hiện tượng trong thực tế, khách quan.

Ví dụ: Nghĩa của từ “đi”:

- Đứa trẻ đang tập đi: hoạt động dời chỗ bằng chân với tốc độ bình thường,

hai chân không đồng thời nhấc khỏi đất.

- Mang cuốn sách đi: xa dời vị trí xuất phát.

- Cái áo này đi với quần rất hợp ( một vật xuất hiện cùng vật khác tạo ra sự

phù hợp hay không phù hợp).

c.Thế nào là nghĩa gốc và nghĩa chuyển?

 * Nghĩa gốc: là nghĩa chính, nghĩa trực tiếp, nghĩa đầu tiên của từ, là cơ sở để tạo ra các nghĩa khác. Trong từ điển, nghĩa đen được nói đến đầu tiên.

 - Ví dụ: “chân”: là bộ phận phía dưới của người, động vật dùng để nâng đỡ và giúp di chuyển.

* Nghĩa chuyển: là nghĩa phụ, nghĩa được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc, có mối quan hệ mật thiết với nghĩa gốc. Trong từ điển nghĩa chuyển được nói đến sau nghĩa gốc.

Ví dụ:  - chân giường, chân tủ, chân trời, chân mây, chân tóc, chân trong đội bóng.

 * Lưu ý:

+ Muốn hiểu nghĩa của từ nói chung, hiểu nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nói riêng, cần đặt từ vào trong câu, trong văn cảnh.

+ Trong các nghĩa khác nhau của từ nhiều nghĩa, nghĩa nào là nghĩa trực tiếp, gần gũi, quen thuộc, “dễ hiểu” thì đó là nghĩa gốc.


+ Một số bộ phận trên cơ thể người, động vật dùng theo nghĩa gốc: đầu, tóc, mũi, tai, răng, lòng, chân, tay, mắt, ….


* VD: Xác định nghĩa gốc của từ “mắt”?

d. Phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa:

	                   Từ đồng âm
- Là 2 hoặc nhiều từ  có âm giống nhau, các nghĩa hoàn toàn khác biệt nhau, không có bất cứ mối liên hệ gì.

Ví dụ: hòn đá và đá bóng

                  (1)    (2)

*đá (1): chỉ chất rắn có sẵn trong tự nhiên, th​ường thành tảng, hòn rất cứng.

*đá (2): chỉ hành động dùng chân hất mạnh vào vật nhằm đ​ưa ra xa hoặc làm tổn th​ương

- Không giải thích đ​ược bằng sự chuyển nghĩa.
	Từ nhiều nghĩa
- Là một từ nh​ưng có nhiều nghĩa, các nghĩa có liên quan với nhau.

Ví dụ: hòn đá và n​ước đá
                  (1)             (2)

*đá (1): chỉ chất rắn có trong tự nhiên, thư​ờng thành tảng, khối rất cứng.

*đá (2): chỉ nư​ớc đông cứng lại thành tảng, giống nh​ư đá.

- Do sự chuyển nghĩa tạo thành


    * L​ưu ý: Khi xác định từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa ta cần xác định nghĩa của từ đó trong văn cảnh, nếu:
- Giữa chúng có ít nhất một nét nghĩa có liên quan => KL từ nhiều nghĩa

     - Giữa chúng không có liên quan về nghĩa => KL từ đồng âm
4. Câu :                                         Phân loại theo cấu tạo:                  Câu đơn


 Phân loại theo mục đích nói:                    Câu kể                              Câu ghép

                                                                    Câu hỏi

                                                                    Câu cảm

                                                                    Câu khiến

5.Các thành phần của câu:

 Chủ ngữ         Vị ngữ        Trạng ngữ       Định ngữ*       Bổ ngữ*     Hô ngữ* 

6.Liên kết câu                                 Lặp từ ngữ

                                                         Thay thế từ ngữ

                                                         Dùng từ ngữ để nối

9.Cách nối các vế câu ghép :       Nối trực tiếp (dấu câu: phÈy,chÊm phÈy,hai chÊm)

                                                Dùng từ nối:             Nối bằng quan hệ từ

                                                                                Nối bằng cặp từ hô ứng

10. Các thành phần câu
Chủ ngữ

                                                                            

11.Dấu câu:

A) Ghi nhớ :*Dấu câu là kí hiệu chữ viết để biểu thị ngữ điệu khác nhau. Những ngữ điệu này lại biểu thị những quan hệ ngữ pháp khác nhau và những mục đích nói khác nhau.

*Mười dấu câu thường dùng là: Dấu chầm, chấm hỏi, chấm than (chấm cảm), dấu phẩy, chấm phẩy, hai chấm, gạch ngang, ngoặc đơn, ngoặc kép, chấm lửng(ba chấm).


a) Dấu chấm:


Dấu chấm đặt ở cuối câu báo hiệu câu đã kết thúc. Viết hiết câu phải ghi dấu chấm. Khi đọc, gặp dấu chấm phải hạ giọng và nghỉ hơi (nghỉ hơi một quãng bằng khoảng thời gian đọc một chữ). Chữ cái đầu câu phải viết hoa. Dấu chấm thường đặt ở cuối câu kể, đồng thời có khả năng đánh dấu sự kết thúc của một đoạn văn.

         b) Dấu phẩy :
- Dấu phẩy được đặt xen kẽ trong câu. Một câu có thể có một hoặc nhiều dấu phẩy. Khi đọc, gặp dấu phẩy phải ngắt hơi ngắn (thời gian ngắt hơi bằng bằng nửa quãng nghỉ hơi sau dấu chấm). Dấu phẩy giúp cho các ý, các phần trong câu được phân cách rõ ràng.


- Dấu phẩy dùng để :


+ Tách các bộ phận cùng loại (đồng chức) với nhau.


+ Tách các bộ phận phụ với nòng cốt câu.


+ Tách các vế câu ghép.


c) Dấu chầm hỏi:
Dùng đặt cuối câu hỏi. Khi đọc câu có dấu chấm hỏi, cần nhấn mạnh vào nội dung cần hỏi .Thời gian nghỉ lấy hơi sau dấu phẩy như dấu chấm.Sau dấu chầm hỏi, bắt đầu một câu khác, phải viết hoa chữ cái đầu câu.

d) Dấu chấm than (dấu chấm cảm):
Là dấu câu dùng để đặt cuối câu cảm hoặc câu khiến.Khi gặp dấu chấm cảm phải nghỉ hơi như dấu chấm.


e) Dấu chấm phẩy:
Là dấu dùng đặt giữa các vế câu hoặc các bộ phận đẳng lập với nhau. Khi đọc phải ngắt ở dấu chấm phẩy, ngắt quãng dài hơn so với dấu phẩy và ngắn hơn so với dấu chấm.


f) Dấu hai chấm: Là dấu dùng để:

     - Báo hiệu lời tiếp theo là lời nói trực tiếp của người khác được dẫn lại (dùng kèm dấu ngoặc kép hoặc dấu gạch đầu dòng).

     - Báo hiệu lời tiếp theo là lời giải thích, thuyết minh cho bộ phận đứng trước nó.


g) Dấu gạch ngang: Là dấu câu dùng để:

     - Đặt trước những câu hội thoại.

     - Đặt trước bộ phận liệt kê.

     - Dùng để tách phần giải thích với các bộ phận khác của câu.

     - Dùng để đặt trước các con số, tên riêng để chỉ sự liên kết.


h) Dấu ngoặc đơn: Là dấu câu dùng để:

          - chỉ ra nguồn gốc trích dẫn.


- Chỉ ra lời giải thích.


i) Dấu ngoặc kép: Dùng để:


- Báo hiệu lời dẫn trực tiếp.


- Đánh dấu tên một tác phẩm.


- Báo hiệu những từ trong ngoặc kép phải hiểu theo nghĩa khác với nghĩa vốn có của nó hoặc hiểu theo nghĩa ngược lại, mỉa mai.


k) Dấu chấm lửng (dấu ba chấm): Dùng để :


- Biểu thị lời nói bị đứt quãng vì xúc động.


- Ghi lại những chỗ kéo dài của âm thanh.


- Chỉ ra rằng người nói chưa nói hết.

Vị ngữ





Trạng ngữ








